
 687

Tạp chí Hóa học, T. 48 (6), Tr. 687 - 692, 2010 

 

Tổng hợp và ngưng tụ  
2-metoxy-4-(3-metylfuroxan-4-yl)-5-nitropheno-

xiaxetylhiđrazin với một số anđehit thơm  

Đến Tòa soạn 3-11-2009 

Hoàng Thị Tuyết Lan1, Nguyễn Hữu Đĩnh2 
1Trường Đại học Giao thông vận tải 
2Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

 

abstract 

2-Methoxy-4-(3-methylfuroxan-4-yl)-5-nitrophenoxyacetylhydrazine synthesized from 2-
methoxy-4-(3-methylfuroxan-4-yl)-5-nitrophenoxyacetic acid was condensed with aromatic or 
heterocyclic aldehyde to give nine hydrazide-hydrazones. The structure of reported compounds 
have been confirmed by IR, 1H-NMR  and 13C-NMR spectra. It is shown that the hydrazide-
hydrazones exist as  syn  and anti conformers at CO-NH hydrazide single bond. 

 
I - MỞ ĐẦU 

Các hợp chất chứa vòng furoxan (1,2,5-
oxadiazole-2-oxit) thuộc loại các chất giải 
phóng nitơ oxit (NO) trong điều kiện sinh lý 
(trong cơ thể) giống như glyxeryl trinitrat, hoặc 
natri nitroprusside đã được dùng trong trị liệu 
bệnh tim mạch [1, 2]. Hiện nay việc tổng hợp và 
nghiên cứu các hợp chất có chứa vòng furoxan 
đang  thu hút sự chú ý của các nhà hóa dược [3, 
4]. 

Trong công trình trước [5], chúng tôi đã

 thông báo việc tạo vòng furoxan từ nhánh allyl 
của axit isoeugenoxyaxetic (kí hiệu A) nhờ đó 
đã điều chế được axit 2-metoxy-4-(3-
metylfuroxan-4-yl)-5-nitrophenoxyaxetic. Bài 
báo này trình bày kết quả tổng hợp và ngưng tụ 
2-metoxy-4-(3-metylfuroxan-4-yl)-5-
nitrophenoxyaxetylhiđrazin (kí hiệu Hy) với 
một số anđehit thơm.  

II - THỰC NGHIỆM 

Các chất được tổng hợp theo sơ đồ sau đây:
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Sơ đồ tổng hợp các chất 

 
2-Metoxy-4-(3-metylfuroxan-4-yl)-5-

nitrophenoxyaxetylhiđrazin (Hy) được điều chế 
bằng cách chuyển axit 2-metoxy-4-(3-

metylfuroxan-4-yl)-5-nitrophenoxyaxetic (A) 
[5] thành etyl este rồi đun hồi lưu với lượng dư 
hiđrazin hiđrat. Kết tinh lại trong DMF-nước 1: 
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1, thu được các tinh thể hình kim màu vàng, 
nóng chảy ở 212oC, hiệu suất 67%.  
       Ngưng tụ Hy với các anđehit được tiến 
hành như sau: Đun hồi lưu hỗn hợp gồm 1 mmol 
Hy, 1 mmol anđehit thơm (hoặc dị vòng) và một 
lượng đioxan tối thiểu (vừa đủ tan hết chất  đầu) 
trong vòng 8 ÷ 10 giờ. Sau đó làm lạnh hỗn hợp 
phản ứng, lọc lấy chất rắn, kết tinh lại trong 

dung môi thích hợp, thu được các hiđrazit-
hiđrazon 1 - 9 (bảng 1).     
       Nhiệt độ nóng chảy đo trên máy 
GALLENKAMP MPD-350. Phổ IR ghi ở dạng 
viên nén với KBr trên máy IMPACT 410 
Nicolet. Phổ NMR được ghi trên máy Brucker 
(500 MHz) trong d6-DMSO tại Viện Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam. 

Bảng 1: Kết quả tổng hợp các hiđrazit-hiđrazon 1 - 9 

Ar 
KÝ 

hiệu 
Dung môi kết tinh 

Dạng bề ngoài 

 
Điểm 

chảy, oC 
Hiệu 

suất, % 

4-CH3C6H4- 1 Đioxan - Etanol   Hình kim, màu vàng 206 69 

2-ClC6H4- 2 DMF - Etanol   Hình kim, màu vàng 209-210 72 

2-O2NC6H4- 3 Đioxan - Nước Hình tấm,  màu vàng 213-214 78 

4-O2NC6H4- 4 Đioxan - Nước Hình kim, màu vàng  228 78 

2-HOC6H4- 5 DMF - Nước Hình vảy, màu vàng 198 74 

3-HOC6H4- 6 Đioxan - Nước Hình tấm, màu trắng 227-228 69 

3-CH3OC6H4- 7 Đioxan - Nước Hình kim, màu vàng 199 57 

2,4-(HO)2C6H3- 8 DMF - Nước Hình kim, vàng đậm 240-241 63 

3-Indolyl 9 Etanol - Nước  Hình kim, màu vàng 242-243 63 

 
III - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Một số vân hấp thụ trên phổ hồng ngoại của các hợp chất nghiên cứu được liệt kê ở bảng 2. 

Bảng 2: Một số vân phổ hồng ngoại của các hợp chất nghiên cứu, cm-1 

Hợp 
chất 

νOH /νNH νCH   νC=O  νC=N, C=C 
νNO 

furoxan 
ν=C-O 

Hy -/3333, 3290 3053, 2917, 2860 1683 (1622), 1578, 1520 1464 1276 

1 - / 3199 3098, 2977, 2855 1691 1615, 1582, 1526 1481 1274 

2 -/ 3344 3069, 2935, 2851 1707 1623, 1582, 1525 1467 1279 

3 -/3210 3081, 2925, 2861 1712 1617, 1580, 1527 1470 1275 

4 - / 3194 3095, 2975, 2862 1691  1611, 1583, 1530 1485 1276 

5 3100 / 3192 3000, 2930, 2852 1686 1618, 1590, 1532  1491 1274 

6 3290 / 3200 3070, 2935, 2850 1702 1612, 1600, 1531  1455 1278 

7 - / 3199 3093, 2930, 2859 1684 1611, 1583, 1523  1470 1250 

8 3454/3143 3065, 2923, 2850 1670 1611, 1587, 1515  1442 1275 

9 -/3250, 3200 3058, 2923, 2859 1694 1614, 1575, 1523  1437 1274 

      



 689

Các vân hấp thụ hồng ngoại liệt kê ở bảng 2 
đều phù hợp với cấu tạo của các chất nghiên 
cứu. Trên phổ của các hiđrazit-hiđrazon 1 - 9 
bên cạnh vân hấp thụ mạnh ở 1676 - 1712 cm-1 
đặc trưng cho nhóm C=O hiđrazit luôn xuất hiện 
một vân khá mạnh ở 1611 - 1623 cm-1. Vân này 
là thể hiện dao động hóa trị của nhóm C=N 
hiđrazon. Dao động khung của nhân thơm (νC=C, 
νC=N) thường thể hiện bởi vài ba vân trong 
khoảng 1500 - 1600 cm-1, trong số đó vân ở tần 
số cao nhất có thể vượt 1600 cm-1 và xen phủ với 
vân hấp thụ của nhóm C=N hiđrazon. Vì vậy 
trong bảng 2 chúng được liệt kê chung vào cột 
νC=N, C=C. Vân hấp thụ ghi trong dấu ngoặc đơn ở 
1622 cm-1 của Hy là thuộc dao động biến dạng 2 
lưỡi kéo của nhóm NH2 hyđrazin. Vân hấp thụ 
mạnh ở 1437 - 1470 cm-1 ở phổ của các chất 

trong bảng 2 được quy cho nhóm O-N-O 
furoxan  là dựa theo tài liệu [6].  

Khác với Hy, phổ 1H NMR của 1 - 9 khá 
phức tạp vì bao gồm 2 bộ tín hiệu đan xen vào 
nhau, cường độ tương đối của 2 bộ là 2:1. Các 
nhóm nguyên tử ở hợp phần hiđrazit được ghi số 
từ 1 đến 10, ở hợp phần anđehit từ 11 - 17 trong 
đó số 11 giành cho C của nhân benzen đính trực 
tiếp với Ci (C của nhóm -N=CH-), riêng với 
vòng indol, số chỉ vị trí được ghi như ở công 
thức dưới đây. Việc quy kết các vân cộng hưởng 
1H-NMR một mặt dựa vào độ chuyển dịch hoá 
học, độ bội và hằng số tách, mặt khác dựa vào 
các dữ liệu ở các dãy hợp chất tương tự mà 
chúng tôi đã nghiên cứu một cách có hệ thống 
[7, 8], một số trường hợp đã sử dụng phổ 2D 
NMR, thí dụ như ở hình 1. Kết quả phân tích 
phổ 1H NMR được liệt kê ở bảng 3. 

 
 

 
 

Hình 1: Một phần phổ HMBC của hợp chất 9 
   
 

 
 
 
 

 
Bảng 3 cho thấy, trong khi mỗi nhóm proton 

ở Hy chỉ cho 1 vân cộng hưởng thì hầu hết các 
nhóm proton ở các hiđrazit-hiđrazon đều cho 2 
vân cộng hưởng có hình dạng như nhau với độ 
chuyển dịch hoá học khác nhau rất ít. Hiện 
tượng này thường gặp ở các dãy hiđrazit-
hiđrazon và đã được chúng tôi chứng minh rằng 

đó là do cấu dạng syn và cấu dạng anti ở nhóm 
CO-NH hiđrazit  gây nên [9]. Tỉ lệ mol của 
chúng tính theo cường độ trên phổ proton là 2:1. 
Tín hiệu của các proton ở hợp phần hiđrazit (H3, 
H6, H7a, H7b, H10, NH) biến đổi rất ít khi 
chuyển từ hợp chất này sang hợp chất kia vì các 
proton đó ở xa phần thay đổi cấu tạo của phân 
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Số chỉ vị trí dùng để phân tích  phổ NMR của các hiđazit-hiđazon. 
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tử. Sự xuất hiện vân đơn ở 7,96 - 8,69 ppm 
chứng tỏ sự có mặt của nhóm CH=N hiđrazon 
(Hi). Vân phổ của proton nhóm này và của các 
proton khác thuộc hợp phần anđehit (H12 - 
H17) thay đổi nhiều phù hợp với sự thay đổi cấu 
tạo của các hợp phần anđehit từ chất này sang 

chất kia.  

ở phân tử các hiđrazit-hiđrazon 1 - 9 có 
khoảng 18 - 19 nguyên tử C nhưng trên phổ 13C 
NMR đối với nhiều trường hợp có tới gần 30 tín 
hiệu cộng hưởng (bảng 4). 

 
Bảng 3: Tín hiệu 1H-NMR của các hợp chất nghiên cứu, δ, ppm; J, Hz 

 H3 H6 H7a H7b H10 Hi HN H khác 

Hy 7,42 s 8,00 s 4,74 s 3,96 s  2,01 s - 9,35 s NH2: 4,37 s 

1 7,43 s, 

7,45 s 

7,84 s, 

7,93 s 

5,44 s 

4,93 s 

3,97 s, 

3,98 s  

2,03 s 

- 

8,01 s, 

8,24 s 

11,64 s, 

11,65 s 

H12,16: 7,62 d; 7,59 d; J 8; H13, 15: 
7,26 d; 7,23 d; J 8; H17: 2,34 s; 2,33; s. 

2 7,42 s, 

- 

7,86 s, 

7,94 s 

5,47 s 

4,96 s 

3,97 s, 

3,98 s  

2,02 s, 

- 

8,42 s, 

8, 68 s 

11,86 s, 

- 

H13: 7,53 d; J 7,5; H14: 7,45 t; J 7,5; 
H15: 7,42 t; J 7,5; H16: 8,03 t;7,97 t; J 
7,5. 

3 7,43 s, 

7,45 s 

7,87 s, 

7,94 s 

5,45 s 

4,97 s 

3,97 s, 

-  

2,02 s, 

- 

8,42 s, 

8,69 s 

11,98 s, 

- 

H13: 8,13 d; 8,07 d; J 8; H14: 7,81 t; J 
7,5; H15: 7,68 t; J 7,5; H16: 8,06 d; J 
8,5. 

4 7,43 s, 

- 

7,87 s, 

7,93 s 

5,51 s 

4,99 s 

3,97 s, 

-  

2,02 s, 

- 

8,14 s, 

8,38 s 

11,99 s, 

- 

H12,16: 7,99 d; J 7; H13, 15: 8,28 d. 

5 7,42 s, 

7,45 s 

7,85 s, 

7,95 s 

5,43 s 

4,96 s 

3,97 s, 

3,98 s  

2,02 s, 

- 

8,34 s, 

8,51s 

11, 65 s, 

- 

H13: 6,92 d; J 7; H14: 7,25 t; 7,30 t; J 
7,5; H15: 6,87 t; 6,91 t; J 7,5; H16: 7,72 
d; 7,55; d; J 7,5; OH: 10,95 s; 10,05 s. 

6 7,43 s, 

7,46 s 

7,96 s, 

7,93 s 

5,44 s 

4,94 s 

3,97 s, 

3,98 s  

2,02 s, 

2,35 s 

7,84 s, 

8,18 s 

11,65 s, 

11, 66 s 

H12: 7,13 s; 7,17 s; H14: 6,83 d; J 7; 
1,5; H15: 7,24 t; J  8; H16: 7,10 d; J 8; 
OH: 9,61 s . 

7 7,43 s, 

7,45 s 

7,85 s, 

7,94 s 

5,46 s 

4,95 s 

3,98 s, 

3,99 s  

2,03 s, 

- 

8,02 s, 

8,26 s 

11,70 s, 

 

H12: 7,30 s; H14: 7,01 d; J 7; H15: 7,36 
t; J  7,5; H16: 7,28 m; H17: 3,80 s. 

8 7,41 s, 

7,45 s 

7,83 s, 

7,94 s 

5,38 s 

4,93 s 

3,98 s, 

3,96 s  

2,02 s, 

- 

8,21 s, 

8,36 s  

11,11 s, 

11,43 s 

H13: 6,30 s; H15: 6,35 m; H16: 7,32 d; 
7,50 d; J 8,5; 2OH:11,75 s; 9,94 s.  

9 7,43 s, 

7,45 s 

7,87 s, 

7,97 s 

5,47 s 

4,92 s 

3,98 s, 

-  

2,02 s, 

- 

8,23 s, 

8,44 s  

11,38 s, 

11,36 s 

H12: 7,82 s; 7,81 s; H14: 8,15 d; 8,14 d; 
J 7,5; H15: 7,15 t; 7,14 t; J 7,5; H16: 
7,21 t; 7,19 t; J 7,5; H17: 7,45 d; 
NH(Indole): 11,56 s. 

 
Để quy kết các tín hiệu 13C NMR và  một số 

tín hiệu 1H NMR, chúng tôi đã sử dụng phổ 2D 
NMR. Thí dụ, đối với hợp chất 9, dựa vào độ 
chuyển dịch hóa học đã quy kết được một cách 
chắc chắn các vân đơn của các proton H7a, H7b, 
C10, Hi. Các vân giao (cross peak) của chúng 
trên phổ HSQC giúp nhận ra các tín hiệu của 
C7a, C7b, C10, Ci. Trên phổ HMBC giúp nhận 
ra các tín hiệu C1, C2, C8, C9 và C=O. Tín hiệu 
của H3 và H6 đều là những vân đơn, H6 ở vị trí 
ortho so với nhóm NO2 còn H3 ở vị trí ortho so 

với nhóm OCH3 nên tín hiệu của H6 ở trường 
yếu hơn, vì thế vân đơn ở 7,87 ppm được quy 
cho H6. Tín hiệu của H3 đan xen với tín hiệu 
của H17 nhưng vẫn nhận ra được nhờ vân giao 
của nó với C8, C1 và C5 ở thấp hơn so với cac 
vân giao của H17 với C19 và C15. Tín hiệu của 
C12, C19, C13 được nhận ra nhờ các vân giao c; 
a và d; b và e của chúng với Hi. Tín hiệu của 
H14 gồm 2 vân đôi với cường độ 0,77 H và 0,33 
H, vân có cường độ 0,33 H xen phủ với vân đơn 
của Hi. Các vân giao f, g và h của H14 cho phép 
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nhận ra C18, C16 và C13. Tín hiệu của H15 và 
H16 đều có dạng vân ba với độ chuyển dịch hóa 
học gần nhau, chúng được phân biệt như sau: 
H16 có vân giao k và l với C18 và C14; H15 có 
vân giao m và n với C19 và C17. 

Như vậy phổ 13C NMR của các hiđrazit-
hiđrazon 2, 3, 5 và 9 cũng gồm 2 bộ tín hiệu như 
phổ 1H-NMR, nhưng tín hiệu của 13C-NMR ở  
cấu dạng có số mol ít hơn đã không đủ mạnh 
nên không quan sát được đối với mọi vị trí 

(bảng 4). Tuy vậy các số liệu thu được là hoàn 
toàn phù hợp với cấu trúc dự kiến. 

Trên phổ ESI MS của hi®razon 2 (M = 461) 
cũng như của hiđrazon 6 (M = 443) pic có 
cường độ lớn nhất (100%) là pic M+H+ (m/z = 
462 và 444 tương ứng). Cạnh pic m/z = 462 có 
pic m/z = 464 với cường độ 40% phù hợp với 1 
nguyên tử Cl trong phân tử 2. Ngoài ra ở phổ 
của hai chất đều có pic M+Na với giá trị m/z 
tương ứng 466 và 484, cường độ đều bằng 25%.

  
Bảng 4: Tín hiệu 13C NMR của Hy và các hợp chất 2, 3, 5, 9 δ, ppm 

 Hy 2 3 5 9 
C1 149,01 149,27; - 149,24; - 149,30; 148,92 149,48; 149,19 
C2 153,64 153,36; - 153,36; - 153,36; 153,62 153,71; 153,48 
C3 114,58 114,46; - 114,48; - 114,43; 114,48 114,58; 114,48 
C4 115,06 114,50; - 114,55; - 114,69; 115,24 114,67; 115,19 
C5 139,91 140,01; - 139,77; - 139,98; 139,90 139,99; - 
C6 110,27 109,88; - 109,86; - 109,87; 110,41 109,89; 110,36 
C7a 67,13 65,83; - 65,79; - 65,78; 67,07 66,14; 67,41 
C7b 56,85 56,80; 56,89 56,81; - 56,78; 56,88 56,86; 56,93 
C8 156,32 156,34; - 156,34; - 156,43; 156,36 156,49; - 
C9 113,65 113,68; - 113,69; - 113,69; - 113,79; - 
C10 7,57 7,61; - 7,61; - 7,59; - 7,65; - 
C=O 165,77 168,35; 163,70 168,48; - 167,80; 163,27 167,23; 162,50 
Ci - 140,29; 143,84 140,01; - 141,89; 148,09 141,83; 145,26 

C11 - 131,47; - 128,06; - 131,59; 131,30 - 
C12 - 133,00; - 148,02; - 157,30; - 130,70; - 
C13 - 129,87; - 124,50; - 116,13; 116,35 111,32; - 
C14 - 131,15; - 130,66; - 129,14; 126,54 121,84; - 
C15 - 127,11; - 133,51; - 118,57; - 120,67; 120,52 
C16 - 127,53; - 128,56; - 119,91; 119,35 122,72; - 
C17; 
C18; 
C19 

- - - - 
111,94; 137,16; 
124,33; 124,12 

 

IV - KẾT LUẬN 

Bằng phản ứng ngưng tụ 2-metoxy-4-(3-
metylfuroxan-4-yl)-5-nitrophenoxyaxetyl-
hiđrazin tổng hợp từ axit 2-metoxy-4-(3-
metylfuroxan-4-yl)-5-nitrophenoxyaxetic với 
một số anđehit thơm hoặc dị vòng đã thu được 9 
hiđrazit-hiđrazon có chứa vòng furoxan. Cấu 
trúc của các hiđrazit-hiđrazon đã được xác định 
nhờ phổ IR, 1H-NMR và 13C-NMR. Dữ liệu phổ 
NMR thu được cho thấy các hiđrazit-hiđrazon 

nghiên cứu tồn tại ở 2 cấu dạng syn và anti ở 
liên kết đơn CO-NH hiđrazit. 
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